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Thực hiện chủ trương tích cực ứng dụng  khoa học kỹ thuật công nghệ mới, nhằm tiết kiệm nguyên liệu đầu vào hạ giá thành sản phẩm của lãnh đạo Công ty. Cuối năm 2007 với sự hỗ trợ và tham gia của Công ty SAV  thì chất phụ gia  tiết kiệm nhiên liệu NANO đã được Công ty xi măng Hoàng Thạch đưa vào ứng dụng khảo nghiệm trên một số xe ôtô R32.  Kết quả khảo nghiệm đã được trình bầy tại Hội thảo chuyên đề ngày 08/01/2008, được Lãnh đạo Công ty đánh giá cao và đồng ý cho tiến hành khảo nghiệm tiếp để xây dựng thành đề tài nghiên cứu khoa học.

Với Mục tiêu nghiên cứu như sau: 

1- Thử nghiệm được chất phụ gia nhiên liệu NANO cho các thiết bị động lực chủ yếu của Công ty từ đó đánh giá được mức độ tiết kiệm nhiên liệu Diesel, cuối cùng là đánh giá được hiệu quả kinh tế nếu sử dụng chất phụ gia nhiên liệu NANO cho các thiết bị động lực của Công ty Xi măng Hoàng Thạch
2 - Đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng phụ gia đến môi trường, sức khoẻ người lao động. Cụ thể là sức khoẻ của công nhân vận hành.

3 - Đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng phụ gia nhiên liệu NANO đến tuổi thọ thiết bị (chủ yếu là tuổi thọ động cơ).

4-  Đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng phụ gia đến tổ chức, triển khai sản xuất hiện tại. 

- Chất phụ gia nhiên liệu NANO đề cập trong đề tài này là sản phẩm do công ty TNHH Khoa học- Thương mại Bác Nhã, Tập đoàn Phương Chính - Đại học Bắc Kinh  nghiên cứu sản xuất và được phép kinh doanh từ năm 2001- là sản phẩm được gắn Logo công nghệ cao và được chọn là sản phẩm kỹ thuật bảo vệ môi trường.

Từ những mục tiêu trên chúng tôi đề ra nội dung nghiên cứu như sau:

1  Nghiên cứu Tình hình tiêu thụ và cấp phát nhiên liệu cho các thiết bị động lực 

1- Tình hình tiêu thụ nhiên liệu tại Công ty.
Công ty Xi măng Hoàng Thạch có khoảng trên 110 thiết bị động lực tiêu thụ dầu Diesel và gần 30 thiết bị động lực khác tiêu thụ xăng A92
+ Năm 2006 tiêu thụ : 

         143.142 lít xăng ; 1.655.441 lít dầu

+ Năm 2007 tiêu thụ : 

        185.871 lít xăng ; 1.536.665 lít dầu

+ 10 tháng đầu năm 2008 tiêu thụ :117.277 lít xăng; 1.368.255 lít dầu

   Suất tiêu hao nhiên liệu được tính theo: lít/giờ, lít/Km, lít/chuyến, lít/việc ,lít/tấn
2. Các hình thức cấp phát nhiên liệu hiện hành.

* Xe ôtô tiêu thụ xăng A92 mua xăng tại cây xăng bán lẻ ở ngoài và mang hoá đơn về Công ty thanh toán.

* Thiết bị tiêu thụ dầu diesel lĩnh nhiên liệu tại kho dầu của Công ty hoặc kho dầu ở đơn vị. 

3. Các yếu tố gây ảnh hưởng tới suất tiêu hao nhiên liệu:

     Mức tiêu hao nhiên liệu đối với thiết bị động lực do nhiều yếu tố tạo nên:

1- Chủng loại thiết bị, hãng sản xuất, Số năm hoạt động của thiết bị.

2- Mặt bằng làm việc, quãng đường di chuyển của thiết bị.

3- Khả năng mang tải của thiết bị và tải trọng thực tế

4- Tốc độ hoạt động, thời gian hoạt động có tải và không tải của thiết bị

5- Nội dung, tính chất công việc, đối tượng liên quan có tác động trực tiếp, gián tiếp (hoặc tác động qua lại) đến công việc.

6-  Kỹ năng và tâm lý của người vận hành thiết bị.

     Nếu loại trừ hoặc qui đồng được các yếu tố khách quan và chủ quan gây ảnh hưởng tới mức tiêu hao nhiên liệu thì ta có thể tính được mức tiêu hao nhiên liệu của thiết bị một cách chính xác.
    Như vậy để đáp ứng được mục tiêu của đề tài ta chỉ cần cần lựa chọn phương án khảo nghiệm nào đáp ứng được đầy đủ hoặc tương đối đầy đủ 6 yếu tố trên. Nghĩa là các thiết bị khảo nghiệm phải được xét trong điều kiện tương đồng về mọi mặt và tính mức tiêu hao nhiên liệu cho thiết bị là thống kê trong một thời gian dài và tính trung bình. 

     Trước hết phải xây dựng được định mức tiêu hao nhiên liệu cho sát với tình hình hoạt động thực tế của các thiết bị mỏ. Bằng việc khảo sát, xác định chính xác lại số Km của tất cả các cung đường ôtô thường chạy có trong mặt bằng Công ty. Sau đó dùng biện pháp thống kê so sánh mức tiêu hao nhiên liệu của thiết bị theo hai phương pháp tính định mức để có cơ sở trình Giám đốc Công ty cho chuyển đổi định mức nhiên liệu từ định mức nhiên liệu theo (Lít/Việc, Lít/Tấn, Lít/Giờ máy) sang định mức nhiên liệu theo Lít/Chuyến.Km. Với cách tính định mức nhiên liệu theo Lít/Chuyến.Km thì đã qui đồng được các yếu tố 2, 3, 4, 5 gây ảnh hưởng tới suất tiêu hao nhiên liệu, (việc làm này đã được đơn vị quản lý thiết bị thực hiện từ đầ năm 2008). Như vậy để tiến hành khảo nghiệm mức tiêu hao nhiên liệu được chính xác ta chỉ cần tiến hành khảo nghiệm trên những thiết bị cùng chủng loại, cùng hãng, cùng tuổi hoạt động và lựa chọn nhóm tài xế cùng bậc thợ, sức khoẻ tương đương nhau.

10.2- Kết quả khảo nghiệm cuối năm 2007 trước đây theo 3 phương pháp:


+ Thử xe đỗ tĩnh tại ở xưởng, kết quả xác định được mức độ tiết kiệm nhiên liệu có sử dụng phụ gia NANO là 5,13%.

+ Chạy mẫu tại hiện trường sản xuất : - Theo giờ máy hoạt động tiết kiệm được 8,85% , Theo khối lượng vận chuyển Tấn.Km là 5,06%  


+ Thử chạy đại trà 8 xe tại hiện trường xác định mức độ tiết kiệm nhiên liệu không chính xác và chưa thể đánh giá được. Bởi nếu đánh giá theo thời gian chạy máy (giờ máy) thì rất tiết kiệm nhiên liệu (14,5%), nhưng đánh giá theo tải và quãng đường vận chuyển (Tấn.Km) thì không tiết kiệm được nhiên liệu (vượt quá định mức).


Trong cuộc họp báo cáo kết quả chuyên đề này vào ngày 08/01/2008 tại Công ty đã có kết luận :

1. Phụ gia nhiên liệu NANO đã được thế giới và Việt Nam  đánh giá cao cần được đem ứng dụng hiệu quả vào các lĩnh vực sản xuất cụ thể của Công ty XMHT 

2. Thời gian khảo nghiệm còn ngắn, kết quả khảo nghiệm đại trà chưa phản ánh được mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu. Kết quả hai khảo nghiệm chuẩn :  ‘Tĩnh tại’ và ‘Chạy mẫu’ là tương đối chuẩn xác và đánh giá sử dụng phụ gia nhiên liệu NANO là có hiệu quả kinh tế.

Như vậy để thực hiện được mục tiêu của đề tài chúng tôi chỉ cần tiến hành khảo nghiệm đại trà trên thiết bị động lực và trong một thời gian dài vì thế chúng tôi đã đề ra các phương án thử nghiệm và chọn lấy một phương án tối ưu nhất như sau.

10.3. Các phương án thử nghiệm nhiên liệu có pha phụ gia Nano.

10.3.1.  Phương án 1:

- Khảo nghiệm trên tất cả các thiết bị động lực tiêu thụ dầu diesel.

- Thời gian khảo nghiệm dự kiến: trong vòng 6 tháng (3tháng không sử dụng Nano và 3 tháng sử dụng Nano).

- ưu điểm của phương án 1: 

 + Đơn giản trong pha và cấp phát nhiên liệu có pha phụ gia Nano.

- Nhược điểm của phương án 1: 

+ Khó theo dõi thống kê chi tiết được hết tất cả các thiết bị sử dụng nhiên liệu có pha phụ gia Nano. Mất nhiều nhân lực thống kê theo dõi, dẫn đến tính chính xác trong thống kê không cao.

+ Trong quá trình khảo nghiệm mà pha chế như vậy thì hết nhiều phụ gia Nano, không sử dụng vào mục đích khảo nghiệm, do đó không kinh tế. 

+ Khó lập được điều kiện tương đồng để so sánh đánh giá mức độ tiết kiệm nhiên liệu đối với thiết bị có sử dụng nhiên liệu pha phụ gia Nano.

 Do đó phương án này không hiện thực cho vấn đề nghiên cứu và khảo nghiệm trong thời gian dài. 

10.3.2. Phương án 2:

· Cho tất cả các thiết bị động lực tiêu thụ dầu diesel của 2 xưởng Xe máy và xưởng Khai thác tham gia sử dụng nhiên liệu có pha phụ gia Nano.
· Thời gian khảo nghiệm dự kiến trong vòng 6 tháng.
-   Ưu điểm: 

+ Đơn giản trong pha chế và cấp phát nhiên liệu có pha phụ gia Nano cho từng thiết bị, dễ tổ chức thực hiện.

-    Nhược điểm: 

+ Qua thống kê theo dõi mức độ tiêu thụ dầu ở các đơn vị chúng tôi nhận thấy các thiết bị động lực ở xưởng Khai thác có suất tiêu hao nhiên liệu dao động rất lớn (do phụ thuộc nhiều vào các yêu tố khách quan như chế độ mang tải; tính chất công việc ... khó lập được điều kiện tương đồng). Do đó rất khó xác định được khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi có pha phụ gia Nano. 

+ Phương án này hết nhiều phụ gia Nano không sử dụng vào mục đích khảo nghiệm và mất nhiều nhân công theo dõi thống kê nên không hiện thực (không kinh tế) cho vấn đề nghiên cứu và khảo nghiệm trong thời gian dài. 

10.3.3. Phương án 3


-   Cho tất cả các thiết bị động lực tiêu thụ dầu diesel của xưởng Xe máy sử dụng nhiên liệu có pha phụ gia Nano.

-   Chọn 2 nhóm thiết bị vật tải tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất là nhóm xe R32 và nhóm xe Kockums làm thử nghiệm chính, còn các thiết bị khác dùng để tham khảo. Thời gian khảo nghiệm dự kiến từ 2- 4 tháng, chạy 1-2 tháng không pha phụ gia nhiên liệu Nano, sau đó mới chạy 1-2 tháng có pha phụ gia nhiên liệu Nano.

-    Ưu điểm: 

+  Tiết kiệm phụ gia nhiên liệu Nano hơn các phương án khác.

+  Đơn giản, dễ tổ chức và thực hiện, đảm bảo tính chính xác cao. 

 Do đó đây là phương án hiện thực cho vấn đề nghiên cứu, khảo nghiệm và ứng dụng trong thời gian dài. 

-    Nhược điểm: 

+  Không khảo nghiệm đánh giá đại trà được hết tất cả các thiết bị.

10.3.4. Phương án 4:
-  Cho tất cả các xe ôtô R32 của xưởng Xe máy sử dụng nhiên liệu có pha phụ gia Nano.

-  Tiến hành khảo nghiệm tiêu hao nhiên liệu của 20 xe ôtô R32 trong thời gian 3 tháng.

-   Nhược điểm: 

     Phương án này tốn kém nhân công cấp phát nhiên liệu và theo dõi thống kê. Khi pha chế phụ gia rất dễ nhầm lẫn và sai sót làm giảm độ chính xác 

Do vậy rất khó thực hiện trong một thời gian dài và như thế trong lĩnh vực khảo nghiệm là không kinh tế và không chính xác.

10.3.5.  Chọn phương án:

Qua 4 phương án trên thì phương án 3 là tối ưu hơn cả bởi lẽ:

· Đơn giản, dễ tổ chức và thực hiện cho đơn vị quản lý thiết bị, không gây xáo trộn về công tác quản lý trong quá trình thực hiện đề tài bởi vì các biểu mẫu theo dõi cấp phát nhiên liệu, theo dõi thống kê hoạt động của thiết bị, bố trí thiết bị hoạt động cơ bản đều đáp ứng được và phù hợp với yêu cầu của khảo nghiệm Nano.

· Nhóm xe R32 có khối lượng vận tải và số đầu thiết bị lớn nhất (20 cái), tính chất công việc tương đối ổn định, tính chất tương đồng trong công việc cao. Lượng tiêu thụ nhiên liệu của nhóm xe R32 chiếm khoảng 64% tổng lượng tiêu thụ nhiên liệu của Xưởng Xe máy.

· Các xe ôtô R32 đều cùng thời gian đưa vào hoạt động, cùng hãng sản xuất, cùng tải trọng, còn mới. Đây là nhóm đại diện cho thiết bị mới.

· Nhóm xe Kockums có khối lượng vận tải và số lượng đầu thiết bị lớn nhất (11 xe) trong bộ phận vận tải nội bộ. Tính chất công việc mang tính tương đồng cao (chủ yếu dùng để vận chuyển clinker). Lượng tiêu thụ nhiên liệu của nhóm xe Kockums chiếm khoảng 12% tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ của Xưởng Xe máy.

· Các xe Kockums cũng có cùng thời gian đưa vào hoạt động, cùng hãng sản xuất, cùng tải trọng, thời gian đưa vào sử dụng trước hơn nhóm R32 nhiều. Đây là nhóm đại diện cho thiết bị cũ.

· Nhóm xe R32 và nhóm xe Kockums có điều kiện tương đồng về thiết bị và công việc cao nhất nên rất thuận lợi trong thống kê tính toán và so sánh nhằm đảm bảo chính xác cao suất tiêu hao nhiên liệu trung bình cho mỗi thiết bị trên công việc thực hiện. 

xi.  thực hiện khảo nghiệm

Tuân thủ theo phương án đã lựa chọn là phương án 3, các bước thực hiện được tiến hành như sau:

11.1. Thời gian khảo nghiệm

· Thời gian chạy khảo nghiệm không NANO bắt đầu từ ca 1 ngày 12 tháng 08 năm2008 đến hết ca 3 ngày 16 tháng 09 năm 2008.

· Thời gian chạy khảo nghiệm với nhiên liệu có pha phụ gia NANO bắt đầu từ ca 1 ngày 17 tháng 09 năm 2008 đến hết ca3 ngày 23 tháng 10 năm 2008.

11.2. Tổ chức thực hiện

11.2.1. Khảo nghiệm, đánh giá suất tiêu hao nhiên liệu khi không sử dụng phụ gia Nano

· Kiểm tra lại tất cả các thiết bị phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật để thực hiện khảo nghiệm.

· Đo kiểm tra lại dung tích chứa thực của tất cả các thùng dầu diesel của các thiết bị.

· Đo kiểm tra lại tất cả các cung đường vận tải mà Xưởng Xe máy thực hiện cho từng công việc cụ thể.

· Cấp đầy thùng dầu diesel không pha phụ gia Nano cho tất cả các thiết bị, phải đảm bảo bắt đầu từ ca 1 ngày 12 tháng 8 năm 2008 các thiết bị hoạt động đều được cấp đầy thùng dầu. Các lần lĩnh dầu tiếp theo đều phải lĩnh đầy thùng (có sự giám sát của thủ kho, tự vệ xưởng, trưởng ca), nếu thiết bị nào không lĩnh được đầy (do hết dầu,..) thì không được hoạt động. Bắt buộc khi lĩnh dầu thì phải lĩnh đầy thùng mới được hoạt động. Đây là căn cứ quan trọng để xác định được số lượng dầu lĩnh cũng chính là lượng dầu tiêu thụ cho khối lượng công việc thực hiện giữa hai lần lĩnh dầu.

· Cuối ca người vận hành phải ghi rõ các thông tin liên quan đến từng công việc thực hiện vào sổ giao ca thiết bị: Giờ máy đầu, giờ máy cuối; giờ máy hoạt động; Km đầu, Km cuối, Km hoạt động; lượng nhiên liệu tồn đầu, lượng nhiên liệu lĩnh, lượng nhiên liệu tồn cuối, lượng nhiên liệu tiêu thụ; thực hiện công việc gì; điểm nhận hàng, điểm trả hàng; số chuyến thực hiện và phải giao nhận cụ thể với người ca sau. Trưởng ca phải thống kê thực tế số chuyến thực hiện của các thiết bị trong ca mình, lấy số liệu từ các nhà cân, từ trung tâm vận hành của các đập để kiểm tra lại số liệu ghi chép trong sổ giao ca sau đó tổng hợp ghi vào biểu mẫu nhật ký vận tải. 

Các thông tin trong nhật ký vận tải được cập nhật hàng ngày vào biểu mẫu trên máy tính để phân tích, tổng hợp.

· bảng 1 Thống kê chi tiết cấp phát nhiên liệu 

· bảng 2 Thống kê chi tiết tiêu thụ NL cho từng thiết bị

· Bảng 3: Thống kê chi tiết công việc thực hiện

· Bảng 4: Thống kê chi tiết tổng hợp khối lượng công việc thực hiện cho từng thiết bị 

· Bảng 5:Tổng hợp khối lượng công việc thực hiện và suất tiêu hao nhiên liệu trên một đơn vị thực hiện của nhóm xe R32 và nhóm Kockums 
Bảng 1: Nhật ký theo dõi cấp phát và lĩnh nhiên liệu (nội dung trong nhật ký chỉ mô tả cấp phát trong 3 ngày)

	Tháng
	Ngày
	Thiết bị
	G.máy lĩnh lần trước
	G.máy lĩnh hiện tại
	Km lĩnh lần trước
	Km lĩnh hiện tại
	Mã CN
	Người vay
	SL vay
	SL tồn téc
	Số công tơ
	SL thêm
	SL vay sổ sách 
	Nhóm

	8
	13
	L6
	18008,5
	18018,5
	0
	
	187
	Mạnh
	174
	4320
	906932
	
	174
	Máy xúc

	8
	13
	L4
	27586,5
	27595
	0
	
	188
	Linh
	107
	4146
	907106
	
	107
	Máy xúc

	8
	13
	9344
	8404
	8411,6
	46574
	46678
	180
	Sình
	83
	4039
	907213
	
	83
	Renault

	8
	13
	6188
	4474,9
	4479
	55687
	55762
	181
	Cải
	38
	3956
	907296
	
	38
	Renault

	8
	13
	L3
	6895,5
	6902
	0
	
	186
	An
	130
	3918
	907334
	
	130
	Máy xúc

	8
	14
	K14
	6778
	6794,7
	0
	
	224
	Vinh
	330
	3788
	907464
	
	330
	Kockums

	8
	14
	K11
	14289
	14304,7
	0
	
	226
	Tuyến
	300
	3458
	907794
	
	300
	Kockums

	8
	14
	9354
	7575,3
	7589,8
	44230
	44369
	223
	Đô
	154
	3158
	908094
	
	154
	Renault

	8
	14
	2084
	1353,3
	1367,9
	0
	
	269
	Hiền
	126
	3004
	908248
	
	126
	Maz

	8
	14
	L4
	27595
	27604
	0
	
	173
	Tám
	87
	2878
	908374
	
	87
	Máy xúc

	8
	14
	L5
	15471,5
	15486
	0
	
	202
	Trụ
	138
	2791
	908461
	
	138
	Máy xúc

	8
	15
	R10
	16965
	16989
	0
	
	265
	Mạ
	385
	2653
	908599
	
	385
	R32

	8
	15
	R17
	16719
	16740
	140617
	140824
	245
	Tuyến
	164
	2268
	908984
	
	164
	R32

	8
	15
	R2
	16051
	16068
	9600
	9778
	253
	Luyện
	300
	2104
	909148
	
	300
	R32

	8
	15
	R14
	16144
	16156
	0
	
	261
	Cường
	226
	1804
	909448
	
	226
	R32

	8
	15
	R12
	17908
	17926
	159919
	160200
	254
	Nhu
	310
	1578
	909674
	
	310
	R32

	8
	15
	R19
	16545
	16565
	146986
	147170
	264
	Đang
	355
	1268
	909984
	
	355
	R32

	8
	15
	R21
	9094
	9108
	130808
	130998
	258
	Tuân
	228
	913
	910339
	
	228
	R32

	8
	15
	K8
	4870,8
	4896
	0
	
	167
	Tuệ
	370
	685
	910567
	
	370
	Kockums

	8
	15
	K10
	16096
	16099,8
	0
	
	170
	Đạo
	156
	315
	910937
	
	156
	Kockums

	8
	15
	6188
	4479
	4495,6
	55762
	55888
	209
	Nhàn
	159
	159
	911093
	
	159
	Renault

	8
	15
	L6
	18018,5
	18023
	0
	
	202
	Trụ
	88
	5765
	911452
	
	88
	Máy xúc

	8
	15
	L4
	27604
	27611,5
	0
	
	173
	Tám
	90
	5677
	911540
	
	90
	Máy xúc

	8
	15
	L5
	15486
	15497
	0
	
	200
	Hưng
	143
	5587
	911630
	
	143
	Máy xúc

	8
	15
	L5
	15497
	15497
	0
	
	
	
	90
	5444
	911773
	
	90
	Máy xúc

	8
	15
	R17
	16740
	16745
	140824
	140890
	246
	Phương
	235
	5354
	911863
	
	235
	R32

	8
	15
	K4
	11979,8
	11985,2
	0
	
	197
	Sáng
	160
	5119
	912098
	
	160
	Kockums


Bảng 2: Tổng hợp lượng nhiên liệu tiêu thụ của các thiết bị trong thời gian hoạt động không pha phụ gia Nano 

(từ ca 1 ngày 12-8 đến hết ngày 16-9)

	Nhóm thiết bị
	Thiết bị
	Đơn vị tính
	SL vay
	SL thêm
	SL vay sổ sách

	 Cho sửa chữa
	Sửa chữa
	lÝt
	506
	
	506

	 Tổng cộng cấp cho s/c 
	 
	lít
	506
	 
	506

	Chuyên dựng
	MF01
	lít
	425
	 
	425

	Tổng cộng nhóm Chuyên dựng 
	lít
	425
	 
	425

	Đường dài
  

 
	2010
	lÝt
	60
	 
	60

	
	2018
	lÝt
	232
	
	232

	
	2065
	lÝt
	140
	
	140

	
	2780
	lÝt
	386
	40
	346

	
	2781
	lÝt
	185
	23
	162

	Tổng cộng nhóm Đường dài 
	lÝt
	1003
	63
	940

	Kamaz

 
	2029
	lÝt
	65
	 
	65

	
	2036
	lÝt
	282
	
	282

	Tổng cộng nhóm Kamaz 
	lít
	347
	 
	347

	Kockums


	K1
	lít
	390
	 
	390

	
	K10
	lít
	1124
	
	1124

	
	K11
	lít
	1889
	
	1889

	
	K14
	lít
	1310
	90
	1220

	
	K16
	lít
	1089
	60
	1029

	
	K2
	lít
	300
	
	300

	
	K4
	lít
	1853
	64
	1789

	
	K7
	lít
	880
	
	880

	
	K8
	lít
	1782
	
	1782

	Tổng cộng nhóm Kockums
	lít
	10617
	214
	10403

	Máy xúc

  

 
	L3
	lít
	372
	 
	372

	
	L4
	lít
	3275
	27
	3248

	
	L5
	lít
	4546
	
	4546

	
	L6
	lít
	994
	
	994

	Tổng cộng nhóm Máy xúc 
	lít
	9187
	27
	9160

	Maz

   

 

 
	2004
	lít
	200
	 
	200

	
	2009
	lít
	150
	
	150

	
	2028
	lít
	160
	
	160

	
	2084
	lít
	166
	
	166

	
	2085
	lít
	61
	
	61

	
	2093
	lít
	25
	
	25

	Tổng cộng nhóm Maz 
	 
	lít
	762
	 
	762

	Xe R32

 

 

  

 

 

 

 

 

 Xe R32
 

 

 

 

 

 

 
	R1
	lít
	1359
	 
	1359

	
	R10
	lít
	3420
	
	3420

	
	R11
	lít
	2859
	
	2859

	
	R12
	lít
	2714
	
	2714

	
	R14
	lít
	2765
	17
	2748

	
	R15
	lít
	1763
	
	1763

	
	R16
	lít
	1864
	
	1864

	
	R17
	lít
	2708
	72
	2636

	
	R18
	lít
	2416
	
	2416

	
	R19
	lít
	2616
	26
	2590

	
	R2
	lít
	2550
	
	2550

	
	R20
	lít
	2348
	
	2348

	
	R21
	lít
	2153
	
	2153

	
	R3
	lít
	2016
	
	2016

	
	R4
	lít
	2986
	
	2986

	
	R5
	lít
	2125
	
	2125

	
	R6
	lít
	3163
	109
	3054

	
	R7
	lít
	1950
	
	1950

	
	R8
	lít
	2810
	
	2810

	
	R9
	lít
	3024
	
	3024

	Tổng cộng nhóm R32 
	 
	lít
	49609
	224
	49385

	Renault

  
	6188
	lít
	1896
	 
	1896

	
	9344
	lít
	1422
	
	1422

	
	9354
	lít
	1867
	58
	1809

	Tổng cộng nhóm Renault 
	lít
	5185
	58
	5127

	Thiết bị nâng

 
	5800
	lÝt
	240
	 
	240

	
	7221
	lÝt
	120
	
	120

	Tổng cộng nhóm Thiết bị nâng 
	lÝt
	360
	 
	360

	Tổng cộng chung

	lít
	78001
	586
	77415


Ghi chú: số lượng thêm đó chính là lượng dầu tồn thừa khi đã cấp hết téc dầu theo số lượng lĩnh. Khi quyết toán nhiên liệu cho các thiết bị sẽ được trừ tỉ lệ dầu tồn thừa so với thực cấp.

Bảng 3: Bảng nhật ký hoạt động của toàn bộ các thiết bị  

(trên bảng chỉ trình bày làm ví dụ cho 2 ngày hoạt động; bảng còn các cột theo dõi khác như giờ hoạt động, Km hoạt động, tốc độ di chuyển, ca, kíp. nhưng do có quá nhiều cột không đủ để trình bày trong phạm vi 1 trang nên chỉ mô tả các cột quan trọng nhất)
	Thang
	Ngay
	MaNguoi
	TenNguoi
	ThietBi
	GioDau
	GioCuoi
	KmDau
	KmCuoi
	CongViec
	Tu
	Den
	So Chuyen
	Ch.Km min
	Ch.Km max

	8
	12
	193
	Tỳ
	MF03
	829,6
	829,7
	
	
	Giao ca
	
	
	
	
	

	8
	12
	192
	Đáng
	MF02
	436,9
	437
	
	
	Giao ca
	
	
	
	
	

	8
	12
	192
	Đáng
	MF01
	130,9
	131
	
	
	Giao ca
	
	
	
	
	

	8
	12
	161
	Tính
	2062
	
	
	62238
	62248
	Nước sinh hoạt
	Bãi 9
	Kho mìn
	1
	13,4
	13,8

	8
	12
	155
	Mạnh
	2065
	
	
	762
	765
	Vỏ phi
	x. Nguyên liệu
	Bãi 10
	1
	3
	3,4

	8
	12
	161
	Tính
	2022
	
	
	14739,1
	14740,5
	Lĩnh dầu diesel
	Kho dầu
	x. Xe máy
	1
	1,8
	2

	8
	12
	161
	Tính
	2022
	
	
	14740,5
	14740,7
	Cấp dầu diesel
	
	
	
	
	

	8
	12
	163
	Tuấn
	2029
	508,6
	509,6
	
	
	Con lăn
	x. Cơ khí
	W1
	2
	3,6
	4,4

	8
	11
	229
	Lợi
	L4
	27.590,0
	27.592,0
	
	
	Xúc CT29
	
	
	
	
	

	8
	11
	228
	Huy
	L4
	27.592,0
	27.593,0
	
	
	Xúc CT16
	
	
	
	
	

	8
	12
	173
	Tám
	L4
	27593
	27595
	
	
	Xúc K26
	
	
	
	
	

	8
	12
	197
	Sáng
	K14
	6777,8
	6778,4
	
	
	Đá đen
	K15
	CT29
	2
	3
	3,8

	8
	12
	197
	Sáng
	K14
	6778,4
	6779
	
	
	Đá đen
	G1.1
	CT29
	1
	3
	3,2

	8
	12
	197
	Sáng
	K14
	6779
	6781,5
	
	
	Clinker
	Cảng 23
	G1
	9
	28
	28,9

	8
	12
	197
	Sáng
	K14
	6781,5
	6783
	
	
	Clinker
	Z1
	G1.1
	9
	16,6
	18,4

	8
	12
	160
	Chiên
	2781
	
	
	11408
	11414
	Vật tư
	x. Xe máy
	CT34
	1
	5,8
	6,2

	8
	12
	195
	Phấn
	2010
	
	
	19895
	19917
	Cát
	Đông Triều
	Hoàng thạch
	1
	23
	30

	8
	12
	181
	Cải
	2781
	
	
	11414
	11427
	Vật tư
	x. Xe máy
	CT34
	2
	11,4
	12,2

	8
	12
	181
	Cải
	2781
	
	
	11427
	11436
	P/v X.Cơ khí
	x. Cơ khí
	CT11
	2
	8,4
	9,2

	8
	11
	202
	Trụ
	L6
	18003,5
	18004,5
	
	
	P/v sửa chữa
	
	
	
	
	

	8
	12
	187
	Mạnh
	L6
	18008,5
	18011
	
	
	Xúc K15
	
	
	
	
	

	8
	12
	174
	Quyến
	2009
	2098,4
	2101,7
	
	
	Thử cân
	R2
	CT22
	5
	7,4
	8,4

	8
	12
	160
	Chiên
	2018
	213
	215
	
	
	P/v lắp máy 69.1
	Kho Mai
	CT13
	1
	3,2
	3,4

	8
	12
	159
	Sông
	2084
	1360,3
	1364,5
	
	
	Thử cân
	R2
	CT22
	5
	7,4
	8,4

	8
	12
	182
	Huyên
	9354
	7575,3
	7576,3
	44230
	44240
	Clinker
	Cảng 23
	G1
	4
	13
	13,4

	8
	12
	182
	Huyên
	9354
	7576,3
	7577
	44240
	44245
	Clinker
	Z1
	G1.1
	2
	4
	4,4

	8
	12
	182
	Huyên
	9354
	7577
	7578,6
	44245
	44256
	Clinker
	K26
	G1
	5
	7,5
	8

	8
	12
	180
	Sình
	9344
	8403,6
	8406,3
	46618
	46645
	Clinker
	Z1
	G1.1
	10
	18,4
	20,4

	8
	12
	180
	Sình
	9344
	8406,3
	8408
	46645
	46655
	Clinker
	K26
	G1
	6
	8,8
	9,4

	8
	12
	185
	Long
	2029
	509,6
	510,2
	
	
	P/v x. Cơ khí
	x. Cơ khí
	W1
	2
	3,6
	4,4

	8
	11
	230
	Chinh
	L5
	15.470,5
	15.471,5
	
	
	Xúc K15
	
	
	
	
	

	8
	12
	188
	Linh
	L5
	15472
	15476
	
	
	Xúc K26
	
	
	
	
	

	8
	12
	183
	Ngãi
	K7
	13756,1
	13762,2
	
	
	Clinker
	Cảng 23
	G1
	18
	55
	56,8

	8
	12
	178
	Ân
	MF01
	131
	131,1
	
	
	Giao ca
	
	
	
	
	

	8
	12
	178
	Ân
	MF02
	437
	437,1
	
	
	Giao ca
	
	
	
	
	

	8
	12
	179
	Vinh
	MF03
	829,7
	829,8
	
	
	Giao ca
	
	
	
	
	

	8
	12
	216
	Long
	L5
	15476
	15477,5
	
	
	Xúc CT16
	
	
	
	
	

	8
	12
	215
	Hanh
	L6
	18011
	18013,5
	
	
	Xúc CT29
	
	
	
	
	

	8
	12
	211
	Quyết
	9344
	8408
	8409,5
	46655
	46670
	Đá đen
	G1.1
	CT29
	5
	11
	12

	8
	12
	211
	Quyết
	9344
	8409,5
	8411,6
	46670
	46678
	Clinker
	Cảng 23
	U02
	7
	8,22
	9,2

	8
	12
	167
	Tuệ
	9354
	7578,6
	7579,3
	44256
	44259
	Đá đen
	G1.1
	CT29
	1
	3
	3,2

	8
	12
	207
	Tú
	MF01
	131,1
	131,2
	
	
	Giao ca
	
	
	
	
	

	8
	12
	207
	Tú
	MF02
	437,1
	437,2
	
	
	Giao ca
	
	
	
	
	

	8
	12
	206
	Lai
	MF03
	829,8
	829,9
	
	
	Giao ca
	
	
	
	
	

	8
	12
	214
	Lời
	K14
	6783
	6786,4
	
	
	Clinker
	Cảng 23
	U02
	9
	10,14
	11,4

	8
	12
	170
	Đạo
	K11
	14288,5
	14292,1
	
	
	Clinker
	Cảng 23
	U02
	7
	8,22
	9,2

	8
	12
	167
	Tuệ
	2781
	
	
	11436
	11442
	P/v x. Cơ khí
	x. Cơ khí
	CT11
	1
	4,4
	4,8

	8
	12
	242
	Tuấn
	R16
	18.078,0
	18.080,0
	
	
	Đá vôi khai thác
	A-11
	HT1
	8
	17,4
	22,2

	8
	12
	232
	Thỉnh
	R11
	4596
	4601
	
	
	Đá vôi khai thác
	A-11
	HT1
	20
	39
	51

	8
	12
	242
	Tuấn
	R21
	9094
	9096
	130850
	130872
	Đá vôi khai thác
	A-11
	HT1
	9
	19,2
	24,6

	8
	12
	246
	Phương
	R17
	16719
	16724
	140617
	140661
	Đá vôi khai thác
	A-11
	HT1
	20
	39
	51

	8
	12
	234
	Tiến
	R2
	16051
	16056
	9600
	9646
	Đá vôi khai thác
	B-22
	HT1
	20
	39
	47

	8
	12
	244
	Hiến
	R6
	17111
	17116
	
	
	Đá vôi khai thác
	B-22
	HT1
	20
	39
	47

	8
	12
	241
	Toản
	R10
	16965
	16970
	
	
	Đá vôi khai thác
	Áng Dâu
	HT2
	14
	61,8
	70,2

	8
	12
	248
	Lai
	R4
	16600
	16605
	11083
	11169
	Đá vôi khai thác
	Áng Dâu.1
	HT2
	15
	87
	93

	8
	12
	212
	Liên
	R3
	15654
	15660
	145595
	145677
	Đá vôi khai thác
	Áng Dâu.1
	HT2
	14
	81,4
	87

	8
	12
	238
	Cương
	R12
	17908
	17914
	159955
	160033
	Đá vôi khai thác
	Áng Dâu.1
	HT2
	14
	81,4
	87

	8
	12
	235
	Chính
	R19
	16545
	16549
	146986
	147026
	Đá vôi khai thác
	B+0
	HT2
	21
	36,6
	40,8

	8
	12
	236
	Tư
	R5
	6957
	6962
	12959
	12999
	Đá vôi khai thác
	B+0
	HT2
	21
	36,6
	40,8

	8
	12
	165
	Tẹo
	R18
	16697
	16701
	
	
	Đá vôi khai thác
	B+0
	HT2
	15
	27
	30

	8
	12
	233
	Nhiễu
	R7
	16389
	16392
	
	
	Đá sét khai thác
	G2+50
	CT13
	7
	14,3
	15

	8
	12
	247
	Độ
	R9
	17495
	17499
	
	
	Đá sét khai thác
	G2+50
	CT13
	9
	18,1
	19

	8
	12
	249
	Hảo
	R15
	17861
	17864
	
	
	Đá sét khai thác
	G2+50
	CT13
	7
	14,3
	15

	8
	12
	237
	Luận
	R20
	17806
	17810
	
	
	Đá phụ gia khai thác
	D+70
	G1
	8
	37,8
	39,4

	8
	12
	213
	Khoa
	R14
	16144
	16148
	
	
	Đá phụ gia khai thác
	D+70
	G1
	7
	33,2
	34,6

	8
	12
	240
	Hải
	R8
	18184
	18188
	
	
	Đá phụ gia khai thác
	D+70
	G1
	8
	37,8
	39,4

	8
	12
	251
	Thông
	R4
	16605
	16609
	11169
	11215
	Đá vôi khai thác
	A-11
	HT1
	20
	39
	51

	8
	12
	252
	Quân
	R6
	17116
	17121
	
	
	Đá vôi khai thác
	A-11
	HT1
	19
	37,2
	48,6

	8
	12
	256
	Long
	R9
	17499
	17503
	
	
	Đá vôi khai thác
	A-11
	HT1
	19
	37,2
	48,6

	8
	12
	263
	Cương
	R8
	18188
	18192
	
	
	Đá vôi khai thác
	B-22
	HT1
	16
	31,8
	38,2

	8
	12
	264
	Đang
	R19
	16549
	16554
	147026
	147069
	Đá vôi khai thác
	B-22
	HT1
	19
	37,2
	44,8

	8
	12
	260
	Suốt
	R21
	9096
	9100
	130872
	130922
	Đá vôi khai thác
	Áng Dâu.1
	HT2
	7
	42,2
	45

	8
	12
	253
	Luyện
	R2
	16056
	16060
	9646
	9692
	Đá vôi khai thác
	Áng Dâu.1
	HT2
	8
	47,8
	51

	8
	12
	254
	Nhu
	R12
	17914
	17918
	160033
	160090
	Đá vôi khai thác
	Áng Dâu.1
	HT2
	10
	59
	63

	8
	12
	255
	Khánh
	R16
	18080
	18084
	
	
	Đá vôi khai thác
	Áng Dâu.1
	HT2
	10
	59
	63

	8
	12
	257
	Dương
	R11
	4601
	4605
	
	
	Đá vôi khai thác
	B+0
	HT2
	14
	25,4
	28,2

	8
	12
	262
	Kim
	R17
	16724
	16728
	140661
	140687
	Đá vôi khai thác
	B+0
	HT2
	14
	25,4
	28,2

	8
	12
	265
	Mạ
	R10
	16970
	16973
	
	
	Đá vôi khai thác
	B+0
	HT2
	14
	25,4
	28,2

	8
	12
	259
	Tình
	R3
	15660
	15664
	145677
	145704
	Đá vôi khai thác
	B+0
	HT2
	14
	25,4
	28,2

	8
	12
	261
	Cường
	R14
	16148
	16152
	
	
	Đá sét
	K15
	CT13
	12
	26,6
	29

	8
	12
	268
	Mát
	R5
	6962
	6966
	12999
	13025
	Đá sét
	K15
	CT13
	11
	24,4
	26,6

	8
	12
	199
	Lập
	R15
	17864
	17868
	
	
	Đá sét
	K15
	CT13
	11
	24,4
	26,6

	8
	13
	158
	Vinh
	2780
	
	
	18131
	18304
	Xi măng
	Hoàng Thạch
	Kiềm Tính
	1
	171
	181

	8
	13
	159
	Sông
	2029
	510,2
	511,3
	
	
	Búa
	x. Cơ khí
	CT11
	1
	4,4
	4,8

	8
	13
	228
	Huy
	L6
	18013,5
	18018,5
	
	
	Xúc Clinker K26
	
	
	
	
	

	8
	13
	229
	Lợi
	L4
	27595
	27600
	
	
	Xúc K15
	
	
	
	
	

	8
	13
	230
	Chinh
	L5
	15477,5
	15480
	
	
	Xúc G1
	
	
	
	
	

	8
	13
	171
	Hùng
	2004
	1721,8
	1722,8
	
	
	Đá đen
	K15
	CT29
	6
	7
	9,4

	8
	13
	171
	Hùng
	2004
	1722,8
	1724,2
	
	
	Đá đen
	G1.1
	CT29
	6
	13
	14,2

	8
	13
	171
	Hùng
	6188
	4474,9
	4479,2
	55729
	55762
	Clinker
	K26
	G1
	20
	27
	29

	8
	13
	222
	Hiến
	2009
	2101,7
	2102,6
	
	
	Đá đen
	K15
	CT29
	6
	7
	9,4

	8
	13
	222
	Hiến
	2009
	2102,6
	2104
	
	
	Đá đen
	G1.1
	CT29
	6
	13
	14,2

	8
	13
	222
	Hiến
	9344
	8411,6
	8415,2
	46678
	46712
	Clinker
	K26
	G1
	20
	27
	29

	8
	13
	223
	Đô
	9354
	7579,3
	7585,5
	44259
	44328
	Clinker
	Z1
	G1.1
	38
	68,8
	76,4

	8
	13
	226
	Tuyến
	K16
	8391,8
	8394
	
	
	Clinker
	Z1
	G1.1
	6
	11,2
	12,4

	8
	13
	226
	Tuyến
	K11
	14292,1
	14296,3
	
	
	Clinker
	Z1
	G1.1
	22
	40
	44,4

	8
	13
	224
	Vinh
	K14
	6786,4
	6791,4
	
	
	Clinker
	Cảng 23
	G1
	16
	49
	50,6

	8
	13
	225
	Sơn
	K8
	4870,8
	4875,6
	
	
	Clinker
	Cảng 23
	G1
	16
	49
	50,6

	8
	13
	269
	Hiền
	2084
	1364,5
	1364,5
	
	
	Đá đen
	K15
	CT29
	0
	1
	1

	8
	13
	269
	Hiền
	2084
	1364,5
	1365,9
	
	
	Đá đen
	G1.1
	CT29
	5
	11
	12

	8
	13
	269
	Hiền
	2084
	1365,9
	1367,9
	
	
	Clinker
	Z1
	G1.1
	10
	18,4
	20,4

	8
	13
	220
	Phúc
	MF01
	131,2
	131,3
	
	
	Giao ca
	
	
	
	
	

	8
	13
	220
	Phúc
	MF02
	437,2
	437,3
	
	
	Giao ca
	
	
	
	
	

	8
	13
	221
	Khích
	MF03
	829,9
	830
	
	
	Giao ca
	
	
	
	
	

	8
	13
	160
	Chiên
	2065
	
	
	765
	771
	P/v Tổng Kho
	Bãi 7
	HT3
	2
	4,1
	5,7

	8
	13
	187
	Mạnh
	L6
	18018,5
	18020
	
	
	Xúc K26
	
	
	
	
	

	8
	13
	182
	Huyên
	9354
	7585,5
	7588,5
	44328
	44359
	Clinker
	Z1
	G1.1
	15
	27,4
	30,4

	8
	13
	157
	Sỹ
	7221
	3712,2
	3717
	
	
	P/v x. Điện
	
	
	
	
	

	8
	13
	161
	Tính
	2018
	215
	215,3
	
	
	Lĩnh vật tư
	Tổng kho
	x. Xe máy
	1
	3
	3,2

	8
	13
	195
	Phấn
	2010
	
	
	19917
	19972
	Cát
	Đông Triều
	Hoàng thạch
	2
	46
	60


Bảng 4: Bảng tổng hợp hoạt động của các thiết bị bắt đầu từ ca 1 ngày 12-8 đến hết ca 3 ngày 16-9 (căn cứ vào bảng nhật ký hoạt động để tổng hợp thành bảng này)

	Nhóm thiết bị
	Thiết bị
	Giờ đầu
	Giờ cuối
	Giờ HĐ
	Km đầu
	Km Cuối
	Km HĐ
	Ch.Km min
	Ch.Km max
	Số Chuyến

	Chuyên dùng
	6960
	679,0
	683,0
	4,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	MF01
	122,1
	132,8
	10,7
	
	
	
	
	
	 

	 
	MF02
	436,9
	448,7
	11,8
	
	
	
	
	
	 

	 
	MF03
	829,6
	840,4
	10,8
	
	
	
	
	
	 

	Tổng cộng TT nhóm Chuyên dựng 
	1,6
	840,4
	37,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đường dài
	2010
	 
	 
	 
	19.895
	20.041
	146
	126,0
	162,0
	8,0

	 
	2018
	213,0
	250,1
	37,1
	
	
	
	161,9
	182,9
	73,0

	 
	2065
	 
	
	
	762
	910
	148
	126,9
	138,0
	19,0

	 
	2780
	 
	
	
	18.131
	19.478
	1.347
	1.247,8
	1.301,9
	17,0

	 
	2781
	 
	
	
	11.408
	12.051
	643
	560,8
	608,9
	152,0

	Tổng cộng TT Đường dài 
	213,0
	250,1
	37,1
	762
	20.041
	2.284
	2.223,4
	2.393,7
	269,0

	Kamaz
	2029
	508,6
	522,6
	14,0
	 
	 
	 
	43,8
	48,7
	16,0

	 
	2036
	152,5
	183,9
	31,4
	
	
	
	20,9
	23,3
	8,0

	Tổng cộng TT Kamaz 
	152,5
	522,6
	45,4
	 
	 
	 
	64,7
	72,0
	24,0

	Kockums
	K1
	5.773,0
	5.806,6
	33,6
	 
	 
	 
	128,0
	146,1
	91,0

	 
	K10
	16.096,3
	16.196,7
	103,8
	
	
	
	653,9
	698,2
	325,0

	 
	K11
	14.288,5
	14.454,7
	166,2
	
	
	
	927,6
	1.012,3
	561,0

	 
	K14
	6.777,8
	6.885,0
	107,2
	
	
	
	613,0
	670,6
	373,0

	 
	K16
	8.391,8
	8.522,4
	130,6
	
	
	
	635,4
	703,1
	430,0

	 
	K2
	11.422,2
	11.459,0
	36,8
	
	
	
	142,4
	157,0
	105,0

	 
	K4
	11.979,8
	12.183,5
	203,7
	
	
	
	991,0
	1.091,0
	676,0

	 
	K7
	13.756,1
	13.855,0
	98,9
	
	
	
	617,7
	660,9
	329,0

	 
	K8
	4.870,8
	5.046,7
	175,9
	
	
	
	922,4
	1.013,9
	590,0

	Tổng cộng TT Kockums 
	4.870,8
	16.196,7
	1.056,7
	 
	 
	 
	5.631,4
	6.153,0
	3.480,0

	Máy xúc
	L3
	6.902,0
	6.923,0
	21,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	L4
	27.590,0
	27.862,5
	272,5
	
	
	
	
	
	 

	 
	L5
	15.470,5
	15.808,0
	337,0
	
	
	
	5,3
	6,0
	 

	 
	L6
	18.003,5
	18.073,5
	66,0
	
	
	
	
	
	 

	Tổng cộng TT Máy xúc
	6.902,0
	27.862,5
	696,5
	 
	 
	 
	5,3
	6,0
	 

	Maz
	2004
	1.721,8
	1.760,7
	38,9
	 
	 
	 
	229,5
	286,2
	168,0

	 
	2009
	2.098,4
	2.138,7
	40,3
	
	
	
	235,2
	277,7
	120,0

	 
	2028
	2.115,2
	2.148,3
	33,1
	
	
	
	222,7
	251,5
	86,0

	 
	2084
	1.360,3
	1.374,4
	14,1
	
	
	
	84,8
	94,0
	46,0

	 
	2085
	1.717,0
	1.732,1
	15,1
	
	
	
	85,4
	96,0
	27,0

	 
	2093
	121,3
	125,8
	4,5
	
	
	
	25,8
	27,4
	4,0

	Tổng cộng TT Maz 
	121,3
	2.148,3
	146,0
	 
	 
	 
	883,4
	1.032,8
	451,0

	R32
	R1
	20.102,0
	20.220,0
	118,0
	 
	 
	 
	1.116,4
	1.256,6
	372,0

	 
	R10
	16.965,0
	17.212,0
	247,0
	
	
	
	2.499,9
	2.771,2
	683,0

	 
	R11
	4.596,0
	4.838,0
	242,0
	
	
	
	2.081,2
	2.349,2
	733,0

	 
	R12
	17.908,0
	18.110,0
	202,0
	159.955
	162.012
	2.057
	1.878,6
	2.195,5
	678,0

	 
	R14
	16.144,0
	16.359,0
	215,0
	
	
	
	1.954,3
	2.176,2
	590,0

	 
	R15
	17.861,0
	17.988,0
	127,0
	
	
	
	1.187,4
	1.292,1
	294,0

	 
	R16
	18.078,0
	18.226,0
	148,0
	
	
	
	1.543,8
	1.703,4
	407,0

	 
	R17
	16.719,0
	16.910,0
	191,0
	140.617
	142.411
	1.794
	1.669,2
	1.958,5
	669,0

	 
	R18
	16.697,0
	16.866,0
	169,0
	
	
	
	1.507,3
	1.749,2
	579,0

	 
	R19
	16.545,0
	16.729,0
	184,0
	146.986
	148.778
	1.792
	1.610,8
	1.879,2
	670,0

	 
	R2
	16.051,0
	16.237,0
	186,0
	9.600
	11.359
	1.759
	1.630,9
	1.919,0
	640,0

	 
	R20
	17.806,0
	17.994,0
	188,0
	
	
	
	1.675,8
	1.886,7
	544,0

	 
	R21
	9.094,0
	9.260,0
	166,0
	130.850
	132.514
	1.664
	1.471,4
	1.732,6
	575,0

	 
	R3
	15.654,0
	15.805,0
	148,0
	145.595
	147.019
	1.424
	1.303,7
	1.529,4
	548,0

	 
	R4
	16.600,0
	16.830,0
	230,0
	11.083
	13.303
	2.220
	1.925,0
	2.295,0
	755,0

	 R32
	R5
	6.957,0
	7.124,0
	167,0
	12.959
	14.508
	1.549
	1.421,2
	1.658,8
	588,0

	 
	R6
	17.111,0
	17.347,0
	236,0
	
	
	
	2.120,2
	2.369,5
	640,0

	 
	R7
	16.389,0
	16.538,0
	149,0
	
	
	
	1.441,8
	1.599,8
	428,0

	 
	R8
	18.184,0
	18.384,5
	200,5
	
	
	
	1.866,4
	2.107,0
	578,0

	 
	R9
	17.495,0
	17.728,0
	233,0
	
	
	
	2.100,8
	2.351,6
	694,0

	Tổng cộng TT R32  
	4.596,0
	20.220,0
	3.746,5
	9.600
	162.012
	14.259
	34.006,0
	38.780,4
	11.665,0

	Renault
	6188
	4.474,9
	4.786,3
	311,4
	55.729
	57.534
	1.805
	1.749,7
	1.970,5
	1.081,0

	 
	9344
	8.403,6
	8.609,9
	206,3
	46.618
	48.092
	1.474
	1.418,8
	1.618,7
	883,0

	 
	9354
	7.575,3
	7.896,1
	320,8
	44.230
	46.106
	1.876
	1.790,6
	2.058,7
	1.258,0

	Tổng cộng TT Renault 
	4.474,9
	8.609,9
	838,5
	44.230
	57.534
	5.155
	4.959,1
	5.647,8
	3.222,0

	Thiết bị nâng
	2056
	719,0
	736,0
	17,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5800
	6.152,5
	6.211,0
	58,5
	
	
	
	
	
	 

	 
	7221
	3.712,2
	3.815,0
	102,8
	
	
	
	
	
	 

	 
	KOBEc
	448,0
	459,0
	11,0
	
	
	
	
	
	 

	 
	KOBEd
	1,5
	3,5
	2,0
	
	
	
	
	
	 

	Tổng cộng TT Thiết bị nâng 
	1,5
	6.211,0
	191,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xăng
	2022
	 
	 
	 
	14.739
	14.768
	29
	28,4
	31,6
	16,0

	 
	2062
	 
	
	
	62.238
	62.426
	188
	195,8
	199,8
	19,0

	Tổng cộng TT Xăng 
	 
	 
	 
	14.739
	62.426
	217
	224,2
	231,4
	35,0

	Tổng cộng tiêu thụ chung
	1,5
	27.862,5
	6.795,3
	762
	162.012
	21.915
	47.997,4
	54.317,1
	19.146,0


Ghi chú: 

Đơn vị tính Chuyến.Km được xác định như sau: Xe xuất phát từ điểm A (điểm trả hàng) đến điểm B (điểm lấy hàng), khoảng cách cả đi và về giữa A và B là 1 km và thực hiện được 1 chuyến hàng thì được tính là 1 Chuyến.Km

Do hàng hoá vận chuyển của Xưởng Xe máy chiếm trên 50% không qua cân nên không thể xác định theo đơn vị Tấn.Km. Chính vì vậy phải qui tất cả khối lượng của các hoạt động vận tải về Chuyến.Km để đảm bảo tính thống nhất (tương đồng).

Bảng 5: Bảng tổng hợp và đánh giá suất tiêu hao nhiên liệu của nhóm thiết bị R32 và Kockums trong thời gian hoạt động bắt đầu từ ca 1 ngày 12-8 đến hết ca 3 ngày 16-9 (không sử dụng phụ gia Nano)

	STT
	Thiết bị
	KHÔNG DÙNG NANO

	
	
	Giờ đầu
	Giờ cuối
	GHĐ
	KHĐ
	Ch.Km
	NL Tiêu thụ
	Suất tiêu hao (lít/h)
	Suất tiêu hao (lít/Ch.Km)

	1
	R1
	20.102
	20.220
	118
	0
	1.210
	1.349
	11,43
	1,11

	2
	R2
	16.051
	16.237
	186
	1.759
	1.823
	2.531
	13,61
	1,39

	3
	R3
	15.654
	15.805
	151
	1.424
	1.454
	2.001
	13,25
	1,38

	4
	R4
	16.600
	16.830
	230
	2.220
	2.172
	2.964
	12,89
	1,36

	5
	R5
	6.957
	7.124
	167
	1.549
	1.580
	2.109
	12,63
	1,34

	6
	R6
	17.111
	17.347
	236
	0
	2.286
	3.139
	13,30
	1,37

	7
	R7
	16.389
	16.538
	149
	0
	1.547
	1.935
	12,99
	1,25

	8
	R8
	18.184
	18.385
	201
	0
	2.027
	2.789
	13,91
	1,38

	9
	R9
	17.495
	17.728
	233
	0
	2.268
	3.001
	12,88
	1,32

	11
	R11
	4.596
	4.838
	242
	0
	2.260
	2.838
	11,73
	1,26

	12
	R12
	17.908
	18.110
	202
	2.057
	2.090
	2.694
	13,33
	1,29

	13
	R14
	16.144
	16.359
	215
	0
	2.102
	2.744
	12,76
	1,31

	14
	R15
	17.861
	17.988
	127
	0
	1.257
	1.750
	13,78
	1,39

	15
	R16
	18.078
	18.226
	148
	0
	1.650
	1.850
	12,50
	1,12

	16
	R17
	16.719
	16.910
	191
	1.794
	1.862
	2.688
	14,07
	1,44

	17
	R18
	16.697
	16.866
	169
	0
	1.669
	2.398
	14,19
	1,44

	18
	R19
	16.545
	16.729
	184
	1.792
	1.790
	2.596
	14,11
	1,45

	19
	R20
	17.806
	17.994
	188
	0
	1.816
	2.330
	12,40
	1,28

	20
	R21
	9.094
	9.260
	166
	1.664
	1.646
	2.137
	12,87
	1,30

	Cộng
	 
	 
	3.503
	 
	34.508
	45.842
	13,09
	1,33

	22
	K4
	11.980
	12.184
	204
	0
	1.058
	1.839
	9,03
	1,74

	23
	K7
	13.756
	13.855
	99
	0
	647
	873
	8,83
	1,35

	24
	K8
	4.871
	5.047
	176
	0
	983
	1.769
	10,05
	1,80

	25
	K10
	16.096
	16.197
	100
	0
	683
	1.116
	11,11
	1,63

	26
	K11
	14.289
	14.455
	166
	0
	984
	1.875
	11,28
	1,91

	28
	K16
	8.392
	8.522
	131
	0
	681
	1.081
	8,28
	1,59

	 Cộng
	 
	 
	876
	0,00
	5.036
	8.552
	9,77
	1,70

	Tổng cộng
	 
	 
	4.378
	0
	39.544
	54.394
	 
	 


11.2.2. Khảo nghiệm, đánh giá suất tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng phụ gia Nano

Các bước tiến hành theo trình tự giống quá trình không sử dụng phụ gia Nano

· Lĩnh dầu vào téc chứa của xưởng, tiến hành pha phụ gia Nano vào téc chứa với tỉ lệ 1/8000.

· Xác định lượng dầu còn tồn trong các thùng chứa dầu diesel của các thiết bị để pha phụ gia Nano trực tiếp vào thùng cũng với tỉ lệ 1/8000 (pha trực tiếp vào thùng chỉ phải thực hiện lần đầu, các lần tiếp theo lĩnh nhiên liệu từ téc dầu đã được pha Nano)

· Căn cứ vào công việc thực hiện của các thiết bị trong quá trình khảo nghiệm không pha phụ gia Nano để bố trí công việc cho các thiết bị khi tiến hành khảo nghiệm có pha phụ gia Nano.

· Nội dung công việc của các thiết bị khi khảo nghiệm có pha phụ gia Nano được tổng hợp liên tục theo ca và so sánh đối trừ với nội dung công việc khi không có phụ gia Nano để làm cơ sở bố trí công việc cho các ca tiếp theo nhằm đảm bảo tính tương đồng cao nhất cho hai quá trình khảo nghiệm.

· Thời gian khảo nghiệm được bắt đầu từ ca 1 ngày 17-9 đến hết ngày 23-10.

· Thống kê chi tiết tiêu thụ cho từng thiết bị (bảng 6)

· Tổng hợp khối lượng công việc thực hiện cho từng thiết bị (bảng 7).

· Tổng hợp khối lượng công việc thực hiện và suất tiêu hao nhiên liệu trên một đơn vị thực hiện của nhóm xe R32 và nhóm Kockums (bảng 8)

Bảng 6: Tổng hợp lượng nhiên liệu tiêu thụ của các thiết bị trong thời gian hoạt động có pha phụ gia Nano (từ ca 1 ngày 17-8 đến hết ngày 23-10)

	Nhóm
	Thiết bị
	SL vay
	SL thêm
	SLVay sổ sách

	 
	Cho sửa chữa
	153
	
	153

	Tổng cộng TT Cho sửa chữa 
	153
	 
	153

	Chuyên dựng
	MF02
	220
	 
	220

	 
	MF03
	200
	
	200

	Tổng cộng TT Chuyên dựng 
	420
	 
	420

	Đường dài
	2010
	107
	 
	107

	 
	2018
	130
	
	130

	 
	2065
	31
	
	31

	 
	2780
	455
	
	455

	 
	2781
	214
	40
	174

	Đường dài Total
	 
	937
	40
	897

	Kamaz
	2029
	80
	 
	80

	Kamaz Total
	 
	80
	 
	80

	Kockums
	K1
	75
	 
	75

	 
	K10
	1.075
	
	1.075

	 
	K11
	1.430
	29
	1.401

	 
	K14
	1.648
	89
	1.559

	 
	K16
	1.069
	25
	1.044

	 
	K2
	1.493
	147
	1.346

	 Kockums
	K4
	1.414
	71
	1.343

	 
	K7
	380
	
	380

	 
	K8
	1.270
	
	1.270

	Kockums Total
	 
	9.854
	361
	9.493

	Máy xúc
	L3
	118
	 
	118

	 
	L4
	644
	
	644

	 
	L5
	3.866
	
	3.866

	 
	L6
	4.537
	
	4.537

	Máy xúc Total
	 
	9.165
	 
	9.165

	Maz
	2000
	173
	 
	173

	 
	2004
	162
	
	162

	 
	2028
	130
	
	130

	 
	2085
	40
	
	40

	Maz Total
	 
	505
	 
	505

	R32
	R1
	1.701
	 
	1.701

	 
	R10
	2.274
	208
	2.066

	 
	R11
	2.049
	143
	1.906

	 
	R12
	2.718
	36
	2.682

	 
	R14
	2.845
	
	2.845

	 
	R15
	1.714
	
	1.714

	 
	R16
	3.129
	
	3.129

	 
	R17
	2.471
	
	2.471

	 
	R18
	3.295
	
	3.295

	 
	R19
	2.731
	75
	2.656

	 
	R2
	2.922
	
	2.922

	 
	R20
	2.084
	20
	2.064

	 
	R21
	2.386
	
	2.386

	 
	R3
	2.633
	
	2.633

	 
	R4
	2.534
	
	2.534

	 
	R5
	2.418
	
	2.418

	 
	R6
	2.170
	
	2.170

	 
	R7
	2.898
	128
	2.770

	 
	R8
	3.464
	
	3.464

	 
	R9
	2.768
	
	2.768

	R32 Total
	 
	51.204
	610
	50.594

	Renault
	6188
	1.350
	9
	1.341

	 
	6196
	335
	
	335

	 
	9344
	1.396
	51
	1.345

	 
	9354
	1.250
	
	1.250

	Renault Total
	 
	4.331
	60
	4.271

	Thiết bị nâng
	2056
	221
	 
	221

	 
	5800
	146
	52
	94

	 
	7221
	130
	
	130

	Tổng cộng TT Thiết bị nâng 
	497
	52
	445

	Tổng cộng tiêu thụ chung
	77.146
	1.123
	76.023


Bảng 7: Bảng tổng hợp hoạt động của các thiết bị bắt đầu từ ca 1 ngày 17-9 đến hết ca 3 ngày 23-10 

(căn cứ vào bảng nhật ký hoạt động để tổng hợp thành bảng này)

	NhomThietBi
	ThietBi
	GioDau
	GioCuoi
	GioHD
	KmDau
	KmCuoi
	KmHD
	Ch.Km min
	Ch.Km max
	Số Chuyến

	Chuyên dựng
	6960
	683
	685
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	MF01
	10
	21
	11
	
	
	
	
	
	 

	 
	MF02
	449
	460
	11
	
	
	
	
	
	 

	 
	MF03
	840
	851
	11
	
	
	
	
	
	 

	Chuyên dựng Total
	10
	851
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đường dài
	2010
	 
	 
	 
	20.041
	20.316
	275
	287
	372
	15

	 
	2018
	250
	273
	23
	
	
	
	125
	135
	31

	 
	2780
	 
	
	
	19.478
	21.134
	1.656
	1.578
	1.648
	14

	 
	2781
	 
	
	
	12.051
	12.942
	891
	798
	848
	134

	 
	2065
	 
	
	
	910
	940
	30
	31
	33
	6

	Đường dài Total
	 
	250
	273
	23
	910
	21.134
	2.852
	2.819
	3.036
	200

	Kamaz
	2029
	523
	540
	17
	 
	 
	 
	43
	46
	11

	 
	2036
	184
	191
	7
	
	
	
	25
	30
	20

	Kamaz Total
	 
	184
	540
	25
	 
	 
	 
	68
	75
	31

	Kockums
	K1
	5.807
	5.812
	5
	 
	 
	 
	27
	34
	21

	 
	K10
	16.197
	16.297
	101
	
	
	
	661
	729
	355

	 
	K11
	14.455
	14.589
	134
	
	
	
	732
	822
	478

	 
	K14
	6.885
	7.027
	142
	
	
	
	903
	995
	551

	 
	K16
	8.522
	8.634
	112
	
	
	
	662
	728
	403

	 
	K2
	11.459
	11.597
	138
	
	
	
	858
	931
	482

	 
	K4
	12.184
	12.333
	150
	
	
	
	848
	946
	498

	 
	K7
	13.855
	13.899
	44
	
	
	
	279
	304
	139

	 
	K8
	5.047
	5.185
	138
	
	
	
	672
	740
	436

	Kockums Total
	 
	5.047
	16.297
	963
	 
	 
	 
	5.641
	6.229
	3.363

	Máy xúc
	L3
	6.923
	6.940
	17
	 
	 
	 
	22
	23
	 

	 
	L4
	27.863
	27.921
	58
	
	
	
	
	
	 

	 
	L5
	15.808
	16.097
	289
	
	
	
	1
	1
	 

	 
	L6
	18.074
	18.345
	272
	
	
	
	
	
	 

	Máy xúc Total
	 
	6.923
	27.921
	635
	 
	 
	 
	23
	24
	 

	Maz
	2004
	1.761
	1.797
	36
	 
	 
	 
	204
	254
	140

	 
	2009
	2.139
	2.140
	1
	
	
	
	5
	5
	3

	 
	2028
	2.148
	2.177
	29
	
	
	
	180
	222
	122

	 
	2085
	1.732
	1.737
	5
	
	
	
	27
	34
	20

	 
	2093
	126
	129
	3
	
	
	
	12
	13
	2

	Maz Total
	 
	126
	2.177
	74
	 
	 
	 
	429
	528
	287

	R32
	R1
	20.220
	20.368
	148
	 
	 
	 
	1.528
	1.683
	400

	 
	R10
	17.212
	17.389
	177
	
	
	
	1.536
	1.759
	617

	 
	R11
	4.838
	5.002
	164
	
	
	
	1.468
	1.691
	577

	 
	R12
	18.110
	18.312
	202
	162.012
	164.022
	2.010
	1.900
	2.220
	681

	 
	R14
	16.359
	16.569
	210
	
	
	
	2.111
	2.401
	650

	 
	R15
	17.988
	18.114
	126
	
	
	
	1.211
	1.361
	357

	 
	R16
	18.226
	18.500
	274
	
	
	
	2.558
	2.948
	875

	 
	R17
	16.910
	17.089
	179
	142.411
	144.125
	1.714
	1.612
	1.889
	618

	 
	R18
	16.866
	17.116
	250
	
	
	
	2.118
	2.436
	772

	 
	R19
	16.729
	16.928
	199
	148.778
	150.766
	1.988
	1.860
	2.130
	704

	 
	R2
	16.237
	16.452
	215
	11.359
	13.388
	2.029
	1.928
	2.277
	804

	 
	R20
	17.994
	18.169
	175
	
	
	
	1.570
	1.777
	545

	 
	R21
	9.260
	9.454
	194
	132.514
	134.400
	1.886
	1.671
	1.975
	659

	 
	R3
	15.805
	15.985
	180
	147.019
	148.940
	1.921
	1.722
	2.014
	627

	 
	R4
	16.830
	17.016
	186
	13.303
	15.294
	1.991
	1.721
	2.050
	654

	 
	R5
	7.124
	7.318
	194
	14.508
	16.375
	1.867
	1.728
	2.019
	696

	 
	R6
	17.347
	17.524
	177
	
	
	
	1.410
	1.659
	603

	 
	R7
	16.538
	16.754
	216
	
	
	
	2.273
	2.563
	700

	 
	R8
	18.385
	18.630
	246
	
	
	
	2.372
	2.693
	765

	 
	R9
	17.728
	17.931
	203
	
	
	
	1.978
	2.267
	677

	R32 Total
	 
	4.838
	20.368
	3.914
	11.359
	164.022
	15.406
	36.277
	41.810
	12.981

	Renault
	6188
	4.786
	4.998
	212
	57.534
	58.687
	1.153
	1.094
	1.234
	752

	 
	9344
	8.610
	8.837
	227
	48.092
	49.560
	1.468
	1.397
	1.604
	996

	 
	9354
	7.896
	8.128
	231
	46.106
	47.456
	1.350
	1.283
	1.474
	924

	 
	6196
	4.091
	4.131
	40
	49.884
	50.085
	201
	179
	212
	138

	Renault Total
	 
	4.091
	8.837
	710
	46.106
	58.687
	4.172
	3.954
	4.524
	2.810

	Thiết bị nâng
	2056
	736
	771
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5800
	6.211
	6.247
	36
	
	
	
	
	
	 

	 
	7221
	3.815
	3.870
	55
	
	
	
	25
	26
	5

	 
	KOBEc
	459
	459
	0
	
	
	
	
	
	 

	Thiết bị nâng Total
	459
	6.247
	126
	 
	 
	 
	25
	26
	5

	Xăng
	2022
	 
	 
	 
	14.768
	14.793
	25
	24
	27
	14

	 
	2062
	 
	
	
	62.426
	62.636
	210
	202
	208
	21

	Xăng Total
	 
	 
	 
	 
	14.768
	62.636
	235
	226
	234
	35

	Grand Total


	
	
	6.505
	
	
	22.664
	49.460
	56.487
	19.712


Bảng 8: Bảng tổng hợp và đánh giá suất tiêu hao nhiên liệu của nhóm thiết bị R32 và Kockums trong thời gian hoạt động bắt đầu từ ca 1 ngày 17-9 đến hết ca 3 ngày 23-10 (có sử dụng phụ gia Nano)

	STT
	Thiết bị
	CÓ DÙNG NANO

	
	
	Giờ đầu
	Giờ cuối
	GHĐ
	KHĐ
	Ch.Km
	NL Tiêu thụ
	Suất TT (lít/h)
	Suất TT lít/Ch.Km

	1
	R1
	20.220
	20.368
	148
	0
	1.632
	1.676
	11,33
	1,03

	2
	R2
	16.237
	16.452
	215
	2.029
	2.160
	2.879
	13,39
	1,33

	3
	R3
	15.805
	15.985
	180
	1.921
	1.917
	2.595
	14,45
	1,35

	4
	R4
	16.830
	17.016
	186
	1.991
	1.940
	2.497
	13,43
	1,29

	5
	R5
	7.124
	7.318
	194
	1.867
	1.922
	2.383
	12,28
	1,24

	6
	R6
	17.347
	17.524
	177
	0
	1.576
	2.138
	12,08
	1,36

	7
	R7
	16.538
	16.754
	216
	0
	2.466
	2.856
	13,22
	1,16

	8
	R8
	18.385
	18.630
	246
	0
	2.586
	3.414
	13,90
	1,32

	9
	R9
	17.728
	17.931
	203
	0
	2.171
	2.728
	13,44
	1,26

	11
	R11
	4.838
	5.002
	164
	0
	1.617
	2.019
	12,31
	1,25

	12
	R12
	18.110
	18.312
	202
	2.010
	2.113
	2.678
	13,26
	1,27

	13
	R14
	16.359
	16.569
	210
	0
	2.304
	2.804
	13,35
	1,22

	14
	R15
	17.988
	18.114
	126
	0
	1.311
	1.689
	13,41
	1,29

	15
	R16
	18.226
	18.500
	274
	0
	2.818
	3.083
	11,25
	1,09

	16
	R17
	16.910
	17.089
	179
	1.714
	1.797
	2.435
	13,60
	1,36

	17
	R18
	16.866
	17.116
	250
	0
	2.330
	3.247
	12,99
	1,39

	18
	R19
	16.729
	16.928
	199
	1.988
	2.040
	2.691
	13,52
	1,32

	19
	R20
	17.994
	18.169
	175
	0
	1.708
	2.054
	11,74
	1,20

	20
	R21
	9.260
	9.454
	194
	1.886
	1.874
	2.351
	12,12
	1,25

	 
	Cộng
	 
	 
	3.737
	15.406
	38.282
	48.218
	12,90
	1,26

	22
	K4
	12.184
	12.333
	150
	0
	913
	1.393
	9,31
	1,53

	23
	K7
	13.855
	13.899
	44
	0
	296
	374
	8,43
	1,27

	24
	K8
	5.047
	5.185
	138
	0
	717
	1.252
	9,06
	1,75

	25
	K10
	16.197
	16.297
	101
	0
	706
	1.059
	10,54
	1,50

	26
	K11
	14.455
	14.589
	134
	0
	792
	1.409
	10,52
	1,78

	28
	K16
	8.522
	8.634
	112
	0
	706
	1.053
	9,41
	1,49

	 
	Cộng
	 
	 
	679
	0
	4.131
	6.541
	9,64
	1,58

	Tổng cộng
	 
	 
	4.416
	15.406
	42.412
	54.759
	 
	 


.  Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật:

1- Đánh giá theo mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu (hiệu quả kinh tế)
Bảng 9:  So sánh suất tiêu thụ giữa hai quá trình khảo nghiệm không sử dụng phụ gia Nano và có sử dụng phụ gia Nano
	Thiết bị
	KHÔNG DÙNG NANO
	CÓ DÙNG NANO
	% tiết kiệm theo lít/Ch.Km
	SLg

NL 

Tiêt 
Kiệm

	
	Giờ đầu
	Giờ cuối
	GHĐ
	KHĐ
	Ch.Km
	NL Tiêu thụ
	Suất TT (Lít/h)
	Suất TT (l/Ch.Km)
	Giờ đầu
	Giờ cuối
	GHĐ
	KHĐ
	Ch.Km
	NL Tiêu thụ
	Suất TT (Lít/h)
	Suất TT (l/Ch.Km)
	
	

	R1
	20.102
	20.220
	118
	0
	1.210
	1.349
	11,43
	1,11
	20.220
	20.368
	148
	0
	1.632
	1.676
	11,33
	1,03
	7,8%
	 142.7

	R2
	16.051
	16.237
	186
	1.759
	1.823
	2.531
	13,61
	1,39
	16.237
	16.452
	215
	2.029
	2.160
	2.879
	13,39
	1,33
	4,0%
	 119.7

	R3
	15.654
	15.805
	151
	1.424
	1.454
	2.001
	13,25
	1,38
	15.805
	15.985
	180
	1.921
	1.917
	2.595
	14,45
	1,35
	1,6%
	 43.1

	R4
	16.600
	16.830
	230
	2.220
	2.172
	2.964
	12,89
	1,36
	16.830
	17.016
	186
	1.991
	1.940
	2.497
	13,43
	1,29
	5,7%
	 150.7

	R5
	6.957
	7.124
	167
	1.549
	1.580
	2.109
	12,63
	1,34
	7.124
	7.318
	194
	1.867
	1.922
	2.383
	12,28
	1,24
	7,1%
	 183.3

	R6
	17.111
	17.347
	236
	0
	2.286
	3.139
	13,30
	1,37
	17.347
	17.524
	177
	0
	1.576
	2.138
	12,08
	1,36
	1,2%
	 25.2

	R7
	16.389
	16.538
	149
	0
	1.547
	1.935
	12,99
	1,25
	16.538
	16.754
	216
	0
	2.466
	2.856
	13,22
	1,16
	7,4%
	 229.5

	R8
	18.184
	18.385
	201
	0
	2.027
	2.789
	13,91
	1,38
	18.385
	18.630
	246
	0
	2.586
	3.414
	13,90
	1,32
	4,1%
	 144.5

	R9
	17.495
	17.728
	233
	0
	2.268
	3.001
	12,88
	1,32
	17.728
	17.931
	203
	0
	2.171
	2.728
	13,44
	1,26
	5,0%
	 144.8

	R11
	4.596
	4.838
	242
	0
	2.260
	2.838
	11,73
	1,26
	4.838
	5.002
	164
	0
	1.617
	2.019
	12,31
	1,25
	0,5%
	 11.

	R12
	17.908
	18.110
	202
	2.057
	2.090
	2.694
	13,33
	1,29
	18.110
	18.312
	202
	2.010
	2.113
	2.678
	13,26
	1,27
	1,7%
	 45.2

	R14
	16.144
	16.359
	215
	0
	2.102
	2.744
	12,76
	1,31
	16.359
	16.569
	210
	0
	2.304
	2.804
	13,35
	1,22
	6,8%
	 203.9

	R15
	17.861
	17.988
	127
	0
	1.257
	1.750
	13,78
	1,39
	17.988
	18.114
	126
	0
	1.311
	1.689
	13,41
	1,29
	7,4%
	 135.8

	R16
	18.078
	18.226
	148
	0
	1.650
	1.850
	12,50
	1,12
	18.226
	18.500
	274
	0
	2.818
	3.083
	11,25
	1,09
	2,4%
	 75.7

	R17
	16.719
	16.910
	191
	1.794
	1.862
	2.688
	14,07
	1,44
	16.910
	17.089
	179
	1.714
	1.797
	2.435
	13,60
	1,36
	6,1%
	 158.0

	R18
	16.697
	16.866
	169
	0
	1.669
	2.398
	14,19
	1,44
	16.866
	17.116
	250
	0
	2.330
	3.247
	12,99
	1,39
	3,0%
	 101.8

	R19
	16.545
	16.729
	184
	1.792
	1.790
	2.596
	14,11
	1,45
	16.729
	16.928
	199
	1.988
	2.040
	2.691
	13,52
	1,32
	9,1%
	 268.

	R20
	17.806
	17.994
	188
	0
	1.816
	2.330
	12,40
	1,28
	17.994
	18.169
	175
	0
	1.708
	2.054
	11,74
	1,20
	6,3%
	 137.7

	R21
	9.094
	9.260
	166
	1.664
	1.646
	2.137
	12,87
	1,30
	9.260
	9.454
	194
	1.886
	1.874
	2.351
	12,12
	1,25
	3,4%
	 82.3

	Cộng
	 
	 
	3.503
	 
	34.508
	45.842
	13,09
	1,33
	 
	 
	3.737
	15.406
	38.282
	48.218
	12,90
	1,26
	4,98%
	2,403.0

	K4
	11.980
	12.184
	204
	0
	1.058
	1.839
	9,03
	1,74
	12.184
	12.333
	150
	0
	913
	1.393
	9,31
	1,53
	12,3%
	 194.8

	K7
	13.756
	13.855
	99
	0
	647
	873
	8,83
	1,35
	13.855
	13.899
	44
	0
	296
	374
	8,43
	1,27
	6,3%
	 25.1

	K8
	4.871
	5.047
	176
	0
	983
	1.769
	10,05
	1,80
	5.047
	5.185
	138
	0
	717
	1.252
	9,06
	1,75
	3,0%
	 38.1

	K10
	16.096
	16.197
	100
	0
	683
	1.116
	11,11
	1,63
	16.197
	16.297
	101
	0
	706
	1.059
	10,54
	1,50
	8,1%
	 93.5

	K11
	14.289
	14.455
	166
	0
	984
	1.875
	11,28
	1,91
	14.455
	14.589
	134
	0
	792
	1.409
	10,52
	1,78
	6,6%
	 100.2

	K16
	8.392
	8.522
	131
	0
	681
	1.081
	8,28
	1,59
	8.522
	8.634
	112
	0
	706
	1.053
	9,41
	1,49
	6,0%
	 67.7

	Cộng
	 
	 
	876
	0,00
	5.036
	8.552
	9,77
	1,70
	 
	 
	679
	0
	4.131
	6.541
	9,64
	1,58
	7,94%
	519.0

	  Céng
	 
	4.378
	0
	39.544
	54.394
	 
	 
	 
	 
	4.416
	15.406
	42.412
	54759
	 
	 
	 5,34%
	2922.0


Tổng lượng nhiên liệu tiết kiệm được của nhóm xe R32: 2403 lít  tương ứng với % tiết kiệm theo lít/chuyến.km là: 4,98%

Tổng lượng nhiên liệu tiết kiệm được của nhóm xe Kockums: 519 lít tương ứng với % tiết kiệm theo lít/chuyến.km là: 7,94%

Tổng số % tiết kiệm nhiên liệu của hai nhóm xe tải R32 và Kockum là: 5,34%. 

Tổng số nhiên liệu tiết kiệm được của 2 nhóm xe trên: 2922 lít dầu trong hơn 1 tháng hoạt động. 

Nếu tính theo giá dầu hiện tại 2922 lít x 12.000,0đ = 35.064.000,0 đồng

Theo dự toán năm 2009 thì lượng dầu diesel tiêu thụ  trong Công ty vào khoảng 2.000.000 lít/năm, nếu tính theo thời giá hiện nay là 12.000 đ/lít dầu và 1445.000 đ/lít Nano 

thì tiết kiệm được:  920.350.000,0 ®
Mặt khác: 
- Theo Báo cáo kết quả “Thử nghiệm phụ gia nhiên liệu Nano cho nhiên liệu Diesel” của Phòng thí nghiệm động cơ đốt trong – Viện cơ khí động lực – Trường Đại học bách khoa Hà nội có kết luận:


+ Nói chung, khi sử dụng nhiên liệu diesel có pha phụ gia nano tiêu thụ nhiên liệu tính theo kg/h giảm ở mọi chế độ chạy. Mức cải thiện cao nhất là 6,44% ở chế độ làm việc 30% của động cơ. ở tải trọng 80%,  mức cải thiện về tiêu thụ nhiên liệu đạt được là 5,97%.


+ Suất tiêu thụ nhiên liệu tính theo gam/KW.h của động cơ luôn được cải thiện. Mức cải thiện lớn nhất là 3,55% khi động cơ vận hành ở chế độ 1600v/ph, còn mức cải thiện thấp nhất là 1,99% khi động cơ vận hành ở chế độ 80% tải.
* Căn cứ vào kết quả khảo nghiệm và tham khảo báo cáo kết quả của phòng thí nghiệm –viện cơ khí động lực – ĐHBKHN  chúng tôi đi đến kết luận: 

Nếu cùng một lượng nhiên liệu tiêu thụ như nhau thì công suất động cơ sẽ tăng lên, điều này cho phép tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn ở thực địa mỏ.

2- Đánh giá theo mục tiêu: giảm thiểu tác hại đến môi trường và tuổi thọ động cơ.

a. Căn cứ đánh giá bên ngoài

  * Theo tài liệu của Công ty (SAV) cung cấp: 

- Trung tâm Giám định sở Tài nguyên - Môi trường Bắc Kinh Lượng khí CO giảm 40-70%, lượng khí NO giảm 50-80%.
- Trung tâm Kiểm nghiệm giám sát chất lượng dầu mỏ quốc gia Trung Quốc: chất lượng của dầu Diesel khi pha thêm phụ gia nhiên liệu NANO rất ít thay đổi và nằm trong giới hạn chỉ tiêu chất lượng cho phép.

- Trung tâm Phân tích hoá - lý Bắc Kinh kết luận phụ gia nhiên liệu NANO không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường...

-  Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Quảng Ninh, đánh giá mức độ giảm độ khói K% = 3,7%. 
-  Đánh giá của Viện khoa học công nghệ môi trường - Đại học Bách khoa Hà Nội  về mức giảm thiểu nồng độ khí thải CO là 6,06%. 

* Tại Hội thảo phụ gia nhiên liệu công nghệ NANO tháng 3/2007 ở Thành phố Hạ Long: Các báo cáo kết quả khảo nghiệm của Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Viêt Nam: 

- Xác định mức độ tiết kiệm nhiên liệu của các thiết bị đều đạt trên 5% và khẳng định trong quá trình khảo nghiệm không có bất cứ hỏng hóc nào của động cơ liên quan tới NANO. 

b. Đánh giá khi thử  nghiệm tại Xưởng Xe máy

- Thiết bị hoạt động ổn định, quan sát bằng mắt thường thấy giảm độ khói.

- Khi tiến hành bảo dưỡng động cơ (sau khi sử dụng phụ gia Nano) đều không thấy các hiện tượng khác thường nào xẩy ra.

Dựa trên các tài liệu tham khảo trên và qua đánh giá thực tế (Bảng 10) của các công nhân lái xe tại hiện trường lâu năm, chúng tôi có thể khẳng định: 

Nhiên liệu có pha phụ gia Nano không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ đồng thời còn giảm thiểu được khí xả gây tác hại đến môi trường và sức khoẻ con người. 
3- Đánh giá theo mục tiêu tác động đến công tác tổ chức và triển khai sản xuất.

-  Mua bán Phụ gia nhiên liệu Nano dễ dàng, thuận tiện, nhà cung cấp có thể giao hàng đến tận Công ty.

-  Việc pha chế đơn giản dễ dàng, các đơn vị, phân xưởng có thể tự tổ chức thực hiện được theo tài liệu hướng dẫn của nhà cung cấp.

-  Phụ gia nhiên liệu Nano không thuộc diện hoá chất độc hại, nguy hiểm, kết cấu ở dạng lỏng được đóng gói bằng những can nhỏ nên dễ dàng vận chuyển, bảo quản, lưu trữ trong kho mà không gây nguy hiểm cho con người và môi trường.

Kết luận và kiến nghị

Sau một thời gian thu thập tài liệu, xây dựng đề cương và tổ chức thực hiện, được sự chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của Lãnh đạo Công ty và các đơn vị liên quan, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành nội dung của đề tài theo đúng các mục tiêu và tiến độ đã đề ra.

Đây là một đề tài ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực góp phần tiết kiệm nhiên liệu giảm giá thành sản xuất xi măng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thương trường. Lợi ích kinh tế trước mắt mà đề tài đem lại chưa được nhiều nhưng nó thể hiện tinh thần mạnh dạn tích cực ứng dụng sự tiến bộ khoa học công nghệ mới của Công ty cũng như  góp phần đổi mới tư duy cách nghĩ, cách làm việc của cán bộ công nhân viên Công ty trước xu thế hoà nhập và cạnh tranh toàn cầu. 

Với những ưu điểm trên đề nghị Hội đồng khoa học Công ty nghiệm thu đề tài. Cho phép ứng dụng đề tài, thực hiện pha chất phụ gia nhiên liệu Nano vào trong nhiên liệu sử dụng cho các thiết bị động lực trong toàn Công ty. 

Phòng kỹ thuật mỏ cùng với các đơn vị quản lý thiết bị động lực nghiên cứu xây dựng lại “Định mức tiêu hao nhiên liệu” mới sau khi thiết bị đã sử dụng chất phụ gia nhiên liệu Nano, cho phù hợp.

Xin cảm ơn Hội đồng khoa học Công ty

Xin cảm ơn quí vị đại biểu.

